    uỷ BaN nhân Dân                          cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

    tỉnh Thanh hoá                                             Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
                                                                          
   Số: 2037 /QĐ - UBND                             Thanh Hoá, ngày 10  tháng  6 năm 2010                                             
quyết định 

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Sân vận động 
thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng các công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ - CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ - CP của Chính phủ; Nghị định số 112/2009/NĐ - CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ; Thông tư số 03/2009/TT - BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng các công trình; 


Căn cứ Luật số 38/2009/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009 về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan;


Căn cứ Quyết định số 304/QĐ - UBND ngày 26/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: " Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá ";

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá tại Tờ trình số 153/TTr - TTHL ngày 26/5/2010, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá tại văn bản số 903/SKHĐT - TĐ ngày 02/6/2010về việc: " Đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Sân vận động thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá ",
Quyết định:
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Sân vận động thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá; để các ngành, các đơn vị có liên quan và chủ đầu tư thực hiện; Với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Sân vận động thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh ( TDTT ) tỉnh Thanh Hoá.
2. Chủ đầu tư: Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Thanh Hoá.
 
3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 
Làm địa điểm tập luyện và tổ chức các trận thi đấu bóng đá của tỉnh Thanh Hoá; đồng thời hiện thực hoá Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
  4. Nội dung và quy mô đầu tư: 
4.1. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng sân vận động với 30.000 chỗ ngồi và các công trình phụ trợ, công trình hạ tầng kỹ thuật. 
4.2. Nội dung đầu tư.

a) Sân vận động: 

- Giải pháp kiến trúc: Sân vận động được bố trí dọc theo hướng Bắc Nam, sân bóng đá được bố trí ở trung tâm sân vận động có kích thước sân thi đấu là ( 70,0 x 110,0 )m, khoảng cách an toàn theo biên dọc là 020/bên; theo biên ngang là 04m/bên. Đường chạy vòng được bố trí xung quanh sân với 08 làn dài 400,0m; đường chạy thẳng được bố trí dọc theo khán đài A, B gồm 20 làn 140,0m. Các sân nhảy xa, nhảy ba bước được bố trí ở phía Bắc của sân ; các sân ném lao, lăng tạ được bố trí ở phía Nam của sân.

+ Khán đài dược chia làm 04 khán đài: Khán đài A có mái che, số chỗ ngồi 7.800 chỗ ( Trong đó có 3.000 chỗ VIP ) ; khán đài B có mái che, số chỗ ngồi 11.800 chỗ; khán đài C & D không có mái che, số chỗ ngồi mỗi khán đài 3.700 chỗ. 
+ Các phòng phục vụ vận động viên, khán giả, bộ phận quản lý hành chính được bố trí dưới gầm khán đài. 
- Giải pháp kỹ thuật cơ bản: Móng khán đài móng cọc BTCT; thân khán đài dạng khung sàn BTCT chịu lực; bậc ngồi kết cấu BTCT trát granito; mái che kết cấu dàn không gian thép kết hợp dây văng tỷên lợp tấm composite lượn sóng.
+ Mặt sân bóng đá gồm các lớp: Lớp cỏ nhập ngoại; lớp đất hỗn hợp dày 300; hệ thoát nước xương cá công nghệ NORDRAIN; lớp thảm lọc bằng sợi tổng hợp; lớp hỗn hợp đất, cát vàng dày 200; lớp hỗn hợp đá dày 500; hệ rãnh xương cá xây gạch.

+ Đường chạy gồm các lớp: Lớp phủ cao su tổng hợp dày 12mm; lớp BT nhựa hạt mịn dày 40; lớp BT nhựa hạt thô dày 60; lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 100; lớp cấp phối đá dăm lợi 2 dày 150; lớp cát san nền K = 0,98.
+ Chiếu sáng sân vận động bằng 04 cột đèn cao 45,0m đặt tại 04 góc sân; mỗi cột đèn gồm 40 bóng công suất 2000W. 
b) Các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật:

- Quảng trường, sân đường nội bộ: lát đá Marble Thanh Hóa băm mặt, đục nhám, vát cạnh ( đá lát sân kích thước ( 400 x 400 x 40 )mm, đá lát đường dạo kích thước ( 150 x 150 x 40 )mm, kết hợp trồng cỏ và cây cảnh.

- San nền: San nền công trình bằng đất cấp 3, chiều cao đất đắp trung bình 1,5m. Hướng san nền theo hướng Bắc và Đông theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Giao thông: Xây dựng đường giao thông từ QL 47 vào khu sân vận động có tổng chiều dài 1.390,0m. Bề rộng nền đường 45,0m; bề rộng mặt đưòng ( 2 x12 )m; dải phân cách giữa 5,0m; vỉa hè ( 2 x 8 )m. Kết cấu: Lớp bê tông nhựa hạt mịn dày 5,0cm; bê tông nhựa hạt thô dày 7,0cm; lớp cấp phối đá dăm loại I dày 12,0cm; lớp cấp phối đá dăm loại II dày 15,0cm trên lớp đất đầm chặt K98 dày 30,0cm. 


- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ đường dây 22KV đi qua Khu liên hợp TDTT. Xây dựng trạm biến áp 750KVA - 6(22)/0.4KV; hệ thống dây trung thế, hạ thế dùng cáp ngầm.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác: Cấp nước, thoát nước, chiếu sáng.
5. Địa điểm xây dựng: Thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá; có vị trí và chỉ giới như sau: 
- Phía Đông Bắc:  Giáp quảng trường lớn Khu liên hợp TDTT và QL 47.
- Phía Tây Nam:   Giáp các công trình trong Khu liên hợp TDTT.
- Phía Đông Nam: Giáp các công trình trong Khu liên hợp TDTT.
- Phía Tây Bắc:      Giáp các công trình trong Khu liên hợp TDTT.
6. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích đất là 113.350,0m2.
7. Phương án bồi thường GPMB.
Đất trong khu vực thực hiện dự án, chủ yếu là đất nông nghiệp; đất dân cư, tài sản trên đất chủ yếu là hoa màu, vật kiến trúc, được bồi thường và thu hồi theo quy định của Luật Đất đai và các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

8. Loại, cấp công trình:  Công trình dân dụng, cấp I. 
9. Tổng mức đầu tư:  478.810,0 triệu đồng. ( Bốn trăm bảy mươi tám tỷ, tám trăm mười triệu đồng ).

Trong đó:
- Chi phí xây dựng:            
         
355.250,0 triệu đồng.
- Chi phí thiết bị: 


            11.500,0 triệu đồng.
- Chi phí bồi thường GPMB:    
            50.000,0 triệu đồng.
- Chi phi QLDA:

          
              5.134,0 triệu đồng.
- Chi phí tư vấn ĐTXD:
         
            15.095,0 triệu đồng.
- Chi phí khác:   

       
              2.848,0 triệu đồng.
- Chi phí dự phòng:           
      
  38.983,0 triệu đồng.
( Có phụ biểu chi tiết  kèm theo ).

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.
11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Không quá 05 năm.

          Điều 2. 
          1. Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Thanh Hoá, các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành khác có liên quan của Nhà nước. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh đấu mối với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để được hỗ trợ vốn đầu tư cho dự án.

            2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Thanh Hoá theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành, đơn vị; đồng thời hướng dẫn, phối hợp và giúp đỡ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

           Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Thanh Hoá, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:  



                                                       Chủ tịch 
- Như điều 3 QĐ ( để thực hiện ); 


             

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;







- Lưu: VT, KTTC Thn2010160 ( 12 ). 

                     Mai Văn Ninh (đã ký)  
	Phụ biểu chi tiết

	 Tổng mức đầu t​ư dự án ĐTXD công trình Sân vận Động 
thuộc khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa

	( Kèm theo Quyết định số: 2037/QĐ-UBND ngày 10/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá )

	
	                                                                                                      Đơn vị tính: Nghìn đồng.

	STT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Đơn giá
	Thành tiền     

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Tổng mức đầu tư​: ( G ).
	 
	 
	 
	478.810.000

	I
	Chi phí xây dựng. ( G x d ). 
	 
	 
	 
	355.250.000

	1
	Sân vận động 30.000 chỗ ngồi.
	 
	 
	 
	298.900.000

	1.1
	Khán đài.
	 
	 
	 
	200.400.000

	 
	Phần mặt khán đài.
	m2
	15.600
	8.000
	124.800.000

	 
	Phần mái che.
	m2
	10.800
	7.000
	75.600.000

	1.2
	Mặt sân.
	m2
	 
	 
	31.000.000

	 
	Sân bóng đá.
	m2
	8.750
	1.500
	13.125.000

	 
	Đ​ường chạy.
	m2
	5.000
	2.000
	10.000.000

	 
	Khoảng bán nguyệt hai đầu sân.
	m2
	3.000
	2.000
	6.000.000

	 
	Hố nhảy.
	m2
	650
	1.500
	975.000

	 
	Khoảng an toàn.
	m2
	3.000
	300
	900.000

	1.3
	Diện tích phục vụ VĐV, khán giả, hành chính.
	m2
	11.500
	5.000
	57.500.000

	1.4
	Chiếu sáng mặt sân.
	cột
	4
	1.500.000
	6.000.000

	1.5
	Cấp n​ước, tư​ới cỏ mặt sân.
	 
	 
	 
	4.000.000

	2
	Các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật.
	 
	 
	 
	56.350.000

	2.1
	Quảng tr​ường, sân đ​ường nội bộ.
	m2
	30.000
	500
	15.000.000

	2.2
	San nền.
	m3
	170.000
	80
	13.600.000

	2.3
	Giao thông.
	m2
	62.500
	300
	18.750.000

	2.4
	Cấp điện ngoài nhà ( Bao gồm cả hệ thống chiếu sáng mặt bằng và trạm biến áp ).
	 
	 
	 
	2.500.000

	2.5
	Cấp thoát n​ước tổng mặt bằng.
	 
	 
	 
	5.000.000

	2.6
	Hệ thống PCCC.
	 
	 
	 
	1.500.000

	II
	Chi phí thiết bị. ( Gtb ).
	 
	 
	11.500.000

	1
	Bảng điện tử.
	cái
	1
	2.500.000
	2.500.000

	2
	Điều hoà trung tâm.
	HT
	2
	1.500.000
	3.000.000

	3
	Ghế VIP.
	cái
	3.000
	1.000
	3.000.000

	4
	Máy phát điện dự phòng.
	 
	 
	 
	3.000.000

	 
	Tổng: ( Gxd + Gtb ).
	 
	 
	366.750.000

	II
	Chi phí bồi th​ường GPMB:   ( Ggp ).
	 
	 
	50.000.000

	III
	Chi phí quản lý dự án:  ( Gqlda )
	 
	Tạm tính
	5.134.000

	IV
	Chi phí t​ư vấn đầu t​ xây dựng: ( Gtv ).
	 
	Tạm tính
	15.095.000

	1
	Chi phí khảo sát xây dựng.
	 
	 
	500.000

	2
	Chi phí lập quy hoạch chi tiết.
	 
	 
	 
	252.000

	3
	Lập dự án đầu t​ư XDCT.
	 
	 
	806.850

	4
	Chi phí thiết kế và lập dự toán.
	 
	 
	7.958.350

	5
	Thẩm tra thiết kế và dự toán.
	 
	 
	440.100

	6
	Chi phí giám sát. 
	 
	 
	3.621.500

	7
	Chi phí t​ư vấn lựa chọn nhà thầu XD.
	 
	 
	248.675

	8
	Chi phí kiểm tra sự phù hợp chất l​ượng công trình.
	 
	 
	1.267.525

	V
	Chi phí khác: ( Gk ).
	 
	 
	2.848.000

	1
	Chi phí bảo hiểm công trình.
	 
	 
	1.100.250

	2
	Chi phí kiểm toán.
	 
	 
	710.500

	3
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán CT.
	 
	 
	497.250

	4
	Lệ phí thẩm định.
	 
	 
	 
	40.000

	5
	Chi phí rà phá bom mìn.
	 
	 
	 
	500.000

	VI
	Chi phí dự phòng: ( Gdp ).
	 
	 
	38.983.000

	 
	Cộng:  
	 
	 
	478.810.000
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